TUẦN 8
Ngày soạn: 12/ 10/ 2012

Ngày giảng:                          Thứ năm tư ngày 17 tháng 10 năm 2012
THỰC HÀNH KĨ THUẬT TIẾNG VIỆT

ÔN CÁCH VIẾT HOA TÊN NGƯỜI TÊN ĐỊA LÝ NƯỚC NGOÀI

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 

- Biết đúng tên người, Tên đại lí nước ngoài

- Vận dụng làm bài tập thành thạo chính xác

- Giáo dục ý thức học tự giác 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Hệ thống bài tập 

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

                        HĐ của GV                                                HĐ của HS
	1. Tổ chức: - Hát

2. Kiểm tra bài cũ. - Nêu cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài.

                               - Ví dụ:

3. Bài mới:

* Giới thiệu bài:

* Hướng dẫn học sinh luyện tập:
Bài 1: Trong tên người, tên địa lí nước ngoài dưới đây có mấy bộ phận tạo thành 

Lép Tôn-x tôi:  
GV nhận xét nêu lời giải.

- VD A đi mia I-lich Lê Nin: 3 bộ phận 

( 3 tiếng, 2 tiếng, 2 tiếng )

Bài 2: Viết các tên riêng dưới đây cho đúng rồi chia thành hai nhóm.

a, Các tên riêng được phiên âm theo âm hán việt 

b, Các tên riêng không được phiên âm theo âm hán việt

Bắc Kinh, Mạc Tư Khoa, Mát xcơ va, Tô ki ô, Nhật Bản, Triều tiên, Ác hem ti na, Thượng Hải, Quảng Châu, Môn ca đa.

Bài 3: Viết các tên riêng chưa đúng quy tắc dưới đây. 

Nhà tiên học ba lan, Cô péc ních, nhà bác học Ga li lê.

- HD h/s làm bài ( tương tự bài 2 )

Ba Lan, Cô-péc-ních, Ga-li-lê.

Bài 4:Viết tên

- 2 người nước ngoài 

- 2 thành phố nước ngoài 

GV nhận xét đánh giá 
	Yêu cầu: - H/S đọc đề bài, làm bài , chữa bài.

- 2 bộ phận ( Bộ phận 1: 1 tiếng; Bộ phận 2 : 2 tiếng )
Yêu cầu: học sinh đọc yêu cầu của bài 

- Cho học sinh làm vở, chữa bài 

- GV chấm, nêu lời giải

Lời giải:

a, Băc Kinh, Mạc Tư Khoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Thượng Hải, Quảng Châu

b, Mát -xcơ - va, Tô- ki - ô, Ắc –hen- ti- na, Môn -ca - đa.

Yêu cầu:

- H/S làm nháp

- Lên bảng chữa bài 
- HS làm vào vở


4/ Củng cố, dặn dò : Củng cố nội dung bài - NX giờ học - VN ôn bài
THực hành kiến Thức TOÁN
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
I.MỤC TIÊU:

-Rèn luyện kỹ năng giải các bài toán dạng toán cơ bản “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó’’

- HS nắm vững cách giải loại toán này.

II.CÁC HOẠT ĐỘNG:

	          HĐ của Gv
	HĐ của HS

	 1.Giới thiệu bài:

 2.Hướng dẫn thực hành: 

A. Lý thuyết : 

- Phát biểu và ghi công thức “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”

-GV chốt :

SỐ LỚN = ( TỔNG + HIỆU ) : 2

SỐ BÉ    =  ( TỔNG - HIỆU ) :2

B.Thực hành :

         Bồi dưỡng và phụ đạo

* Giao BT cho N1 ( Giỏi + khá)

*Bài 1: Tổng của hai số  lẻ liên tiếp là 56 . Tìm hai số đó?

+ HD: - Xác định tổng ? ( 56 ) 

            -Xác định hiệu ? ( Chưa tường minh - Hiệu ẩn )

             - Tìm hiệu ntn? ( k/ c giữa hai số  lẻ liên tiếp là bao nhiêu?  ( Là 2 ). Vậy hiệu chính bằng hai )

*Bài 2: An và Cường có tổng cộng                            

45 viên bi . Nếu An có thêm 5 viên bi thì An có nhiều hơn Cường 18 viên bi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?                                                                                                                             

*HD: - Bài toán cho biết gì ?

           - Bài toán hỏi gì ?

           - Hãy xác định các dữ kiện của bài toán .( tổng , hiệu , số lớn, số bé) 

            - Tổng , hiệu của bài toán này đã tường minh chưa?

            - Tìm hiệu như thế nào ?

 *YC hs tự giải.

 *Chữa bài .

 3. Củng cố - Dặn dò :                                                                    

 - Nhận xét giờ học.

 - VN ôn kỹ dạng toán.


	-HS nêu .

-HS nêu cách tính :

    * C1 : Tìm số bé trước thì:

                    SL = TỔNG - SỐ BÉ

                Hoặc = số bé + hiệu.

    *C2 :  Tìm số lớn trước thì :

                    SB  = TỔNG - SỐ LỚN

                 Hoặc = số lớn - hiệu.

-Hs đọc đề và trả lời câu hỏi .

- Hs giải => Chữa bài :

                   Giải

 Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau2 đơn vị . Vậy hiệu của hai số phải tìm là 2 .

   Số lẻ lớn là : ( 56 + 2 ) : 2 = 29

  Số lẻ bé là: 56 - 29 = 27

                       §/S: 27 & 29

-2-3 hs đọc đề.

-Hs trả lời câu hỏi.

-Tổng rồi( 45 ), Hiệu chưa.

- Lấy 18- 5.

Giải

    Nếu An không có thêm 5 viên bi thì An nhiều hơn Cường số bi là:

             18 - 5 = 13 (viên)

    Số bi của An là:

              ( 45 + 13 ) : 2 = 29 (viên )

    Số bi của Cường là:

               45 - 29 = 16 ( viên ) 

                             Đ/S : An : 29 viên

                                Cường: 16 viên

- Thực hiện theo y/c của GV


BỒI DƯỠNG Tiếng việt

ôn : LUYỆN TẬP  phát triển câu chuyện

I. Mục đích, yêu cầu

- Làm quen với thao tác phát triển câu truyện. Biết sắp xếp các sự việc theo trình tự thời gian.

- Phát triển ®​​ưîc câu chuyện theo trình tự thời gian.

- có ​​íc mơ cao đẹp, biết quan tâm chia sẻ với mọi ngư​​êi

II. Đồ dùng dạy – học
-Một tờ giấy khổ to viết sẵn các gợi ý.

III. Các hoạt động dạy học

                              HĐ của GV                                                  HĐ của HS

	A. Kiểm tra bài cũ: một đoạn văn gồm mấy sự việc?
	HS TB trả lời

	B. Dạy bài mới
1.Giới thiệu bài( 1phút): Trong tiết học này các em ôn tập phát triển câu truyện theo trình tự thời gian.
	

	2.H​​ưíng dẫn thực hành ( 35-35 phút ).

- H​​ưíng dẫn HS tìm hiểu đề và yêu cầu của bài tập

- Một HS đọc đề bài và các gợi ý. Cả lớp đọc thầm.
	

	+ GV gạch chân các từ ngữ quan trọng của đề: Trong giấc mơ, em mơ ®​​ưîc một bà tiên cho ba điều  ​​ước. Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian.
	HS TB đọc đề bài

	H​​ưíng dẫn HS  suy nghĩ xây dựng phát triển câu chuyện
	

	*Điền những từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn kể về hoàn cảnh em gặp bà tiên và lÝ do bà tặng em ba điều ​ước:

Một buổi....., em đang.... bỗng nhiên tr​ưíc mắt em hiện ra một bà tiên

Thấy em ..... , bà...... hỏi:

-...............................

Em đáp:

....................................

Bà tiên bảo:

- Cháu ....... lắm. Vì vậy, bà sẽ tặng cháu ba điều ​ước.
	Cả lớp suy nghĩ tìm từ để điền vào từng chỗ trống

	*Điền những từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn kể về việc em thực hiện ba điều ​ước:

Em không dùng phí một điều ​ước nào. Ngay lập tức em ​ước cho ........ vì .......

Điều ​ước thứ hai, em ​ước cho ....... vì ....điều ư​ớc thứ ba em ​ước cho ..... vì.... 

Cả ba điều ​ước đều ............... ngay
	Học sinh tự điền từ

	· viết điều suy nghĩ của em khi tỉnh giấc

* HS thực hành.

-Y/C  HS viết bài vào vở.
	 Một số HS đọc bài viết .

	3. Củng cố , dặn dò ( 1-2 phút )

- GV nhận xét tiết học khen gợi những em phát triển câu chuyện giỏi.
	


THKT-To¸n
LuyỆN TẬP VỀ phép cộng , phép trừ SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ
I. Mục đích, yêu cầu

- HS củng cố về tính chất kết hợp của phép cộng, mở rộng nâng cao kiến thức về tính cộng trừ cho học sinh khá giỏi

- Vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để tính bằng cách thuận tiện nhất.

- Có ý thức học hỏi hợp tác trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

            HĐ của GV                                                                       HĐ của HS
	A. Kiểm tra bài cũ: HS nhắc lại tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng.
	HS TB trả lời

	B. Dạy bài mới

1. Giới thiệu bài

3. Thực hành
	

	Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm

A, 53 + 36 = 36+ .....                       b, c + d = d + ...

125 + ... = 200 + 125                           c + d + 7 = c + 7 + ...

18 + 97 + 64 = ... 97 + 18                    a + 0 = ... + a = ...
	- HS lên bảng làm bài

	Bài 2: điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

475 + 328 ...... 328 + 475              9508 + 172 .....172 +9509

5614 + 3724 .... 3724 + 5600        8312 + 4312 ... 4312 + 832         
	- HS làm bài vào vở

	· bài dành cho HS khá giỏi

Bài 3: Tính nhanh:

6521 + 3205 + 3479 =

12653 + 56849 +17347 + 13151 =

14387 + 65784  - 387 - 784 =

25638 + 42735 -  735 + 14762 =

Gợi ý HS vận dụng tính chất giao hoán 
và tính chất kết hợp để tính
	Suy nghĩ tìm cách làm
- Làm bài vào vở

	Bài 4: Viết  chữ số thích hợp vào chỗ chấm

     a + b + c = a + ( b + ... ) = ( ... + b ) + c = ( ... + c ) + b

HS thảo luận cặp đôi hoàn thành bài

bài 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất:


11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 =

Gợi ý HS đây là dãy số cách đều , nhắc lại qui tắc tính tổng nhiều số : số đầu cộng số cuối nhân số cặp
	Tự làm bài và chữa bài

	4. Củng cố, dặn dò

-Y/ C HS nhắc lại tính chất kết hợp của phép cộng

- Nhận xét tiết học.


	


Ngày soạn: 13/10/2012

Ngày dạy:Buổi chiều           Thứ năm ngày 18 tháng 12 năm 2012

BỒI DƯỠNG TOÁN
ôn các tính chất của phép cộng

I. Mục đích, yêu cầu

- HS củng cố kiến thức về tính chất giao hoán tính chất kết hợp của phép  cộng.

- Biết vận dụng vào giải các bài toán có liên quan

-  Vận dụng ®​ưîc các tính chất để tính toán hợp lÝ và giải quyết các tính huống đơn giản trong thực tiễn

- Có ý thức học hỏi hợp tác trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học

- GV chuẩn bị hệ thống bài ôn tập

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

                              HĐ của GV                               HĐ của HS
	A. Kiểm tra bài cũ: HS nhắc lại các tính chất đã học của phép cộng
	HS TB trả lời

	B. Dạy bài mới

1. Giới thiệu bài

3. Thực hành
	

	Bài 1 không tính hãy cho biết kết quả 

142 +365 = 507                 258 + 369 = 627

365 +142 = ….                  369 + 258 = …….
	Thảo luận nhóm 2 và trả lời

	Bài 2: điền dấu hoặc số thích hợp vào chỗ chấm

123 +456 ….456 + 123             742 + 358 …. 358 + 742

…+ 623  = 623 + 758               387 + ……. = 954 + 387
	HS làm vở HS khá chữa bài

	GV củng cố về tính chất giao hoán của phép cộng

                     a+ b = b + a
	

	Bài 3: Tính bằng 3 cách theo mẫu:

a.53 +26 + 47

C1 ( 53 + 26) + 47 = 79 + 47 = 126

C2. 53 + ( 26 +47) = 53 + 73= 126

C3. ( 53 + 47) + 26 = 100 + 26 = 126

b. 64 + 19 +36                          c. 41 + 25 + 59

                        d. 18 + 46+ 82

GV củng cố về tính chất kết hợp của phép cộng và cách vận dụng tính nhanh
	Suy nghĩ tìm cách làm

	Bài 4: dành cho HS khá giỏi

Tìm cách tính tổng nhanh nhất

a. 186 + 72 + 23 + 14 + 28 +77

b. 306 + 192 +294 +108 +100

c. 1 + 2 + 3 + 4+ … + 99 
	Tự làm bài và chữa bài

	4. Củng cố, dặn dò

-Y/ C HS nhắc lại các tính chất của phép cộng vừa ôn
	


Toán*

ôn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

I. Mục đích, yêu cầu

- HS củng cố về cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Biết vận dụng vào giải các bài toán có liên quan

- Vận dụng vào giải toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

- Có ý thức học hỏi hợp tác trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	A. Kiểm tra bài cũ: HS nhắc lại cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
	HS TB trả lời

	B. Dạy bài mới

1. Giới thiệu bài

3. Thực hành
	

	Bài 1 Tìm hai số biết

a. Tổng của hai số đó là 16, hiệu của hai số đó là 4

b. Tổng của hai số đó là 195, hiệu của hai số đó là 89
	Thảo luận nhóm 2 và làm

	Bài 2: 

a.Tổng của hai số là 82, hiệu của hai số là là 14. tìm hai số đó

b. tổng của hai số là 9999, hiệu hai số là 101 tìm hai số đó
	

	Bài 3: Tính nhanh:

Tổng số tuổi của hai mẹ con là 48. Tinh tuổi mỗi ng​ời biết rằng mẹ hơn  con 30 tuổi.
	Suy nghĩ tìm cách làm

	Bài 4: Trong năm qua nhà bác Thuận thu hoạch đ​ợc 1 tấn và 210kg thóc. Biết vụ mùa thu hoạch kém vụ chiêm là 270 kg thóc. Tính số thóc mỗi vụ
	Tự làm bài và chữa bài

	4. Củng cố, dặn dò

-Y/ C HS nhắc lại cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
	


THỰC HÀNH KĨ THUẬT TOÁN

LUYỆN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ. 

I. MỤC TIÊU:

- Củng cố kiến thức về cách tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- Rèn kĩ năng tính toán nhanh, chính xác.

- Giáo dục HS có ý thức học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Nháp, bảng , vở.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	HĐ của GV

1. Tổ chức: - Hát

2. Kiểm tra bài cũ. - Nêu cách tìm số lớn trước

                               - Nêu cách tìm số lớn trước

A. Lý thuyÕt : 

- Phát biểu và ghi công thức “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”

-GV chốt :

SỐ LỚN = ( TỔNG + HIỆU ) : 2

SỐ BÉ    =  ( TỔNG - HIỆU ) :2

3. Bài mới:

* Giới thiệu bài:

* Hướng dẫn làm tập
 Bài 1:

Tuổi của anh và tuổi của em cộng lại bằng 24 tuổi . anh hơn em 6 tuổi. Tính tuổi của mỗi người?

- GV cùng học sinh chấm chữa bài, chốt bài đúng.

Bài 2:
Tổng của hai số là 2748. Hiệu của hai số là 56 .Tìm hai số đó

Bài 3: Tuổi mẹ và con cộng lại được 34 . Mẹ hơn con 26 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi con bao nhiêu tuổi.

Bài 4: Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 3 tấn 5 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu đuợc bao nhiêu tạ thóc?

- Gọi HS đọc đề bài toán, phân tích đề bài.- 

- Nhận xét chốt bài đúng

Bài 5:

Trung bình cộng của hai số là 100, hai số hơn kém nhau 2 đơn vị. Tìm hai số đó? 

- HD h/s nhận biết số nào là tổng?  - (Tổng chưa biết ) số nào là hiệu?  - (Hiệu là 2)

- Muốm tìm hai số ta làm như thế nào?- (Tìm tổng trước sau đó tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.)

Bài 6: Hiện nay anh hơn em 5 tuổi. Sau năm năm nữa tuổi anh và tuổi em cộng lại được 25 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

- HD h/s làm bài 

* Bµi 7: Hai đội trồng rừng đ​ược 1375 cây. Đội thứ nhất trồng nhiều hơn đội thứ hai 285 cây. Hỏi mỗi đội trồng đ​ược bao nhiêu cây?

- Yêu cầu HS học yếu thực hiện từng b​ước: Xác định số lớn, số bé, tổng, hiệu, vẽ sơ đồ.

- Yêu cầu HS tự làm bài, đổi vở nhận xét.

- Gọi HS nhận xét bài trên bảng.

- Nhận xét, kết luận kết quả đúng, hỏi thêm HS về cách giải khác.

* Bµi 8:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 530 m, chiều rộng kém chiều dài 47m. Tính kích th​ước của hình chữ nhật. 

- Hư​ớng dẫn HS phân tích đề.

- Yêu cầu HS xác định tổng, hiệu của bài toán( 530m có phải là tổng của chiều dài và chiều rộng không? Muốn tìm tổng của chiều dài và chiều rộng ta làm thế nào?)

- Yêu cầu HS tự làm bài, GV h​ướng dẫn thêm HS còn lúng túng

- GV thu 1 số vở chấm.

- Nhận xét, KL kết quả đúng.

Bài giải

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

530 : 2 = 265( m)

Ta có sơ đồ:                    ? m

Chiều dài:                                                       Chiều rộng :                                   47m     265m

                                 ? m                        

Chiều dài của hình chữ nhật là:

(265 + 47) : 2 = 156( m)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

265 - 156 = 109( m)

(Hoặc 156 - 47 =109( m))



Đáp số: 156m ; 109m

*. BT 9:Tìm hai số biết tổng của chúng bằng số lớn nhất có ba chữ số, hiệu của hai số đó bằng số lớn nhất có hai chữ số.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm xác định tổng, hiệu của hai số.

- Yêu cầu HS tự làm bài,

- Yêu cầu đổi vở, nhận xét.

- Gọi HS đọc bài giải.

- GV kiểm tra vở, nhận xét, kết luận kết quả đúng:

*BT 10:( HS khá, giỏi làm thêm): Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tổng số tuổi mẹ và con là 57 tuổi. Tính tuổi mẹ, con hiện nay.
                          Bài giải:
       Mỗi năm mẹ tăng thêm một tuổi thì con cũng tăng thêm một tuổi nên mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.Vậy ta có sơ đồ 3 năm sau là:

            3năm nữa mẹ có số tuổi là:

                  (57 +27 ):2 = 42(tuổi)

             Hiện nay mẹ có số tuổi là:

                    42 – 3 = 39(tuổi)

           Hiện nay con có số tuổi là:

                39 – 27 = 12(tuổi)

                         Đáp số : Mẹ 39tuổi

                                        Con 12 tuổi.
- Yêu cầu HS tự làm bài, GV h​ướng dãn thêm HS còn lúng túng.

- GV thu vở kiểm tra, nhận xét

4/. Hoạt động nối tiếp
- Nêu kiến thức được luyện tập?

- Dặn HS về nhà ôn lại cách giải.
	          HĐ của HS

- Yêu cầu HS đọc đề- tóm tắt- vẽ sơ đồ.

- Làm bài vào  vở

Anh: 15 tuổi

  Em: 9 tuổi

- Hướng dẫn làm như bài 1

- 1 HS lên bảng làm bài cả lớp làm vào vở.

- Kết quả đúng là: Số bé: 1346

                            Số lớn: 1402

- HS tiến hành các bước như bài 1

Bài giải

Đổi 3 tấn 5 tạ =35 tạ

Thửa một thu hoach được số thóc là:

( 35 - 5) : 2 = 15( tạ )

Thửa một thu hoach được số thóc là:

15 + 5 = 20 tạ thóc.

Đáp số: 20 tạ thóc.
Bài giải

Tổng của hai số là:

100 x 2 = 200

                 Số bé  là:

(200 - 2) : 2  = 99.

                  Số lớn là:

99 + 2  = 101.

                Đáp số: Số bé: 99; 

                               Số lớn:101.

Bài giải

Sau 5 năm nữa anh vẫn hơn em 5 tuổi

Sau 5 năm nữa tuổi của anh là:

( 25 + 5 ):2 = 15 ( tuổi)

                                    Tuổi của em là:

25 - 15 = 10 ( tuổi)

Tuổi của anh hiện nay là:

15- 5 = 10( tuổi)

            Tuổi của em hiện nay là:

10- 5 = 5( tuổi)

 Đáp số: anh: 10( tuổi);                                             em:5( tuổi)

.

- HS đọc đề bài.

- Thực hiện từng bư​ớc

- Tự làm bài, 1 HS làm nháp ép, dán lên bảng, đổi vở nhận xét.

- Nhận xét.

( Đội thứ nhất: 830 cây;Đội thứ hai:545 cây)

- Đọc đề bài

- HS phân tích đề 

- HS trả lời

- Tự làm bài.

- 1 HS lên bảng chữa bài, cả lớp nhận xét

- Đọc đề bài.

- Xác định tổng, hiệu 

- Tự làm bài.

       Số lớn là (999+99):2= 549
       Số bé là: 549 -99 = 450

- Đọc đề bài.

- Tự làm bài.

- Chữa bài( Nếu chư​a đúng
                            
Mẹ:                                       57 tuổi
                             27t                                          
Con: 


